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Chúng tôi nhận thấy các yếu tố sau đây có liên 
quan chặt chẻ với sốc SXHD nặng: Còn sốt trong lúc 
đang diễn tiến sốc; vào sốc sớm (ngày thứ ba, thứ tư); 
hiện tượng cô đặc máu tăng cao (Hct > 45%). Có sự 
tương quan nghịch mức độ yếu giữa giữa Hct và tiểu 
cầu lúc vào sốc; giữa Hct và huyết áp tâm thu lúc vào 
sốc. Vì vậy chúng ta nên có kế hoạch giám sát chặt 
chẽ những yếu tố trên và can thiệp kịp thời nhằm hạn 
chế tái sốc, sốc kéo dài và các biến chứng góp phần 
giảm tỉ lệ tử vong và giảm chi phí điều trị bệnh sốc sốt 
xuất huyết Dengue. 
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ĐINH QUANG MINH, NGUYỄN THANH PHONG, 

TRẦN THỊ THU LIỄU 
Cục An toàn thực phẩm 

Lê Văn Bào - Học viện Quân Y 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Vai trò của cán bộ quản lý trong việc chỉ đạo, điều 

hành triển khai công tác bảo đảm an toàng thực 
phẩm (ATTP) tại các địa phương là hết sức quan 
trọng. Để triển khai hiệu quả công tác bảo đảm 
ATTP, trước tiên cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải có 
kiến thức đúng về ATTP.  

ở Việt Nam, rất nhiều các văn bản quy phạm 
pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP 
được ban hành trong thời gian vừa qua để phục vụ 
cho công tác quản lý ATTP. Tuy vậy, điều này cũng 
tạo áp lực đòi hỏi đội ngũ cán bộ, quản lý tại các địa 
phương phải thường xuyên cập nhật và hiểu đúng về 
các quy định này. Ngoài ra, hệ thống tổ chức quản lý 
an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương 
được thành lập mới và đang trong quá trình kiện toàn, 
củng cố nên có rất nhiều biến động về nhân sự, nhiều 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đa số là cán bộ 
mới tham gia công tác quản lý ATTP nên kiến thức về 
khoa học và pháp luật cũng như kinh nghiệm quản lý 
của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế.  

Việc tiến hành nghiên cứu đánh giá thực trạng 
kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của cán bộ lãnh 

đạo, quản lý ATTP tại các địa phương (thuộc cả cơ 
quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp), từ đó có cơ 
sở khoa học đưa các kiến nghị, giải pháp bồi dưỡng 
nâng cao kiến thức, pháp luật và năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này tại các tuyến là rất 
cần thiết. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng. 
Cán bộ lãnh đạo tham gia công tác quản lý ATTP 

tại địa phương (cán bộ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, 
quận/thị xã, phường/xã, cán bộ thuộc một số ban 
ngành, tuyến tỉnh, huyện, xã có liên quan đến công tác 
quản lý ATTP) và cán bộ quản lý của các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh (SX, KD) thực phẩm tại địa phương. 

2. Thiết kế nghiên cứu: Điều tra mô tả cắt ngang 
có phân tích 

3. Cỡ mẫu nghiên cứu: Được tính dựa trên công 
thức tính cỡ mẫu đơn: 

n = 
Z2( α/2) x p x (1 - p)

d2   

Trong đó: n là cỡ mẫu điều tra; α là mức ý nghĩa 
thống kê; α = 0,05; Z(1-α/2) = 1,96; Chọn p ước 
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khoảng 85% (dựa trên các kết quả điều tra năm 
2011); d là khoảng sai lệch mong muốn = 0,07. Thay 
số liệu và làm tròn mẫu được n=100, tổng số mẫu cho 
6 tỉnh là 600 người (thực tế điều tra được 599 người). 

4. Chọn mẫu nghiên cứu: Nghiên cứu được lựa 
chọn theo phương pháp chọn mẫu có chủ đích kết 
hợp với chọn có xác suất, cụ thể như sau: 

Buớc 1: Chọn vùng, tỉnh điều tra 
Bước 2: Chọn thành phố/quận/huyện/thị xã 
Bước 3: Chọn xã/phường/thị trấn 
Bước 4: Chọn đối tượng điều tra  
- Nhóm người lãnh đạo, quản lý nhà nước (gọi tắt 

là nhóm lãnh đạo-LĐ): 252 người. 
- Nhóm người quản lý ở các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm (gọi tắt là nhóm quản lý - QL): 347 
người. 

5. Kỹ thuật thu thập thông tin 
Phỏng vấn trực tiếp bằng bộ phiếu câu hỏi thiết kế 

sẵn. 
6. Kỹ thuật đánh giá và phân loại kiến thức: 

Đánh giá kiến thức của các nhóm đối tượng dựa vào 
Tỷ lệ (%) đối tượng trả lời đúng của đối tượng. Việc 
phân loại mức độ đạt yêu cầu về kiến thức lần lượt 
các mức độ: A - đạt yêu cầu cao, B - đạt yêu cầu, C - 
không đạt. 

7. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu điều tra 
được làm sạch và xử lý trên máy vi tính bằng phần 
mềm EPI-INFO 6.0, so sánh 2 tỷ lệ bằng t-test. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu biết 

đúng về điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

Điều kiện 
L§ 

(n=252) 
QL 

(n=347) 
Chung 
(n=599) 

Có khoảng cách an toàn  
đối với nguồn ô nhiễm 

96,4 90,2 92,8 

Có địa điểm và diện tích thích hợp 94,4 86,2 89,6 
Có đủ nước sạch, 

 trang thiết bị phù hợp 
95,2 93,1 94,0 

Người SX, KD có đủ điều kiện về sức 
khỏe và kiến thức, thực hành về 

VSATTP theo quy định 
98,8 90,5 94,0 

Lưu giữ hồ sơ  
về nguyên liệu thực phẩm 

82,5 71,5 76,1 

Thực hiện xử lý chất thải thường 
xuyên, hiệu quả 

89,7 76,4 82,0 

Kết quả đánh giá:    

Loại A 
88,1 
±4,1 

71,5 
±4,8 

78,5 
±3,4 

Loại B 7,9 20,5 15,2 
Loại C 4,0 8,1 6,3 

Đánh giá chung, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
(CBLĐQL) hiểu biết đúng về điều kiện bảo đảm ATTP 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt 
yêu cầu là 93,7 ±1,9% (đạt loại A+B), cao hơn kết 
quả điều tra năm 2011 (89,6±2,3%). Trong đó, nhóm 
cán bộ lãnh đạo tỷ lệ xếp loại A cao hơn nhóm quản 
lý (p<0,01).  

Bảng 2. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu biết 
đúng về Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm 

Nguyên tắc 
L§ 

(n=252) 
QL 

(n=347) 
Chung 
(n=599) 

SX, KD thực phẩm là hoạt động có 
điều kiện 

83,3 70,0 75,6 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm phải chịu trách 

nhiệm về an toàn đối với thực phẩm 
do mình sản xuất, kinh doanh 

94,4 90,8 92,3 

Quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng và tiêu chuẩn do tổ chức, 

cá nhân SX công bố áp dụng 
73,4 57,6 64,3 

Đảm bảo nguyên tắc một cửa 68,7 53,0 59,6 
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội 
74,2 48,1 59,1 

Kết quả đánh giá:    

Loại A 
68,7 
±5,8 

42,9 
±5,3 

53,8 
±4,1 

Loại B 19,0 25,6 22,9 
Loại C 12,3 31,4 23,3 

Tỷ lệ CBLĐQL hiểu biết đúng về nguyên tắc quản 
lý an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn 
thực phẩm là 76,7 ±3,5%, tỷ lệ đạt yêu cầu hiểu ở 
mức độ cao (loại A) là 53,8%, trong đó nhóm lãnh 
đạo quản lý Nhà nước hiểu biết cao hơn nhóm quản 
lý doanh nghiệp (87,7 ±4,1% so với 68,5 ±5,0%; 
p<0,05) [3]. 

Bảng 3. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu biết 
đúng về các hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

Kết quả đánh giá: 
L§ 

(n=252) 
QL 

(n=347) 
Chung 
(n=599) 

- Đạt yêu cầu hiểu biết đúng về các 
hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

96,4 
±4,6 

89,0 
±4,8 

92,2 
±2,2 

- Không đạt yêu cầu 3,6 11,0 7,8 
Kiến thức của CBLĐQL hiểu biết đúng (loại A, B) 

về các hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm 
tương đối tốt, tỷ lệ đạt 92,1±2,2%. Tỷ lệ cán bộ lãnh 
đạo có kiến thức đúng cao hơn nhóm quản lý doanh 
nghiệp về tất cả các hành vi bị cấm và tỷ lệ kiến thức 
loại A cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,01).  

Bảng 4. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu biết đúng 
về biện pháp khắc phục sự cố về ngộ độc thực phẩm 

Kết quả đánh giá 
L§ 

(n=252) 
QL 

(n=347) 
Chung 
(n=599) 

- Đạt yêu cầu hiểu biết đúng về 
biện pháp khắc phục sự cố về ngộ 

độc thực phẩm 
9,6 ±4,9 

81,6 
±5,4 

87,6 
±2,7 

- Không đạt yêu cầu 4,0 18,4 12,4 
Tỷ lệ nhóm CBLĐQL hiểu biết đúng (đạt A+B) về 

biện pháp khắc phục sự cố về ngộ độc thực phẩm là 
87,6±2,7%. Nhóm đối tượng lãnh đạo có tỷ lệ hiểu 
biết đúng cao hơn nhóm cán bộ quản lý doanh nghiệp 
có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Kết quả này không 
khác biệt nhiều so với điều tra năm 2010, 2011 (tỷ lệ 
hiểu biết đúng các biện pháp trung bình là 80,8 
±3,6% và 88,2±2,4%)[2,3]. 
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Bảng 5. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu biết 
đúng về các trường hợp thực phẩm phải bị thu hồi 

Loại thực phẩm 
L§ 

(n=252) 
QL 

(n=347) 
Chung 
(n=599) 

Thực phẩm hết thời hạn sử dụng 98,0 95,7 96,7 
Thực phẩm không phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng 
77,8 68,0 72,1 

Thực phẩm là sản phẩm công nghệ 
mới chưa được phép lưu hành 

84,9 65,7 73,8 

Thực phẩm bị ô nhiễm các chất 
vượt ngưỡng giới hạn quy định 

92,5 76,1 83,0 

Thực phẩm bị hư hỏng trong quá 
trình bảo quản, kinh doanh 

88,9 80,4 84,0 

Kết quả đánh giá    

Loại A 
82,9 
±4,7 

61,1 
±5,2 

70,3 
±3,7 

Loại B 10,3 19,0 15,4 
Loại C 6,7 19,9 14,4 

Tỷ lệ CBLĐQL hiểu biết đúng về các trường hợp 
thực phẩm phải bị thu hồi (loại A+B) là 85,7±2,9%. 
Nhóm đối tượng ở cơ quan nhà nước (nhóm lãnh đạo) 
có tỷ lệ hiểu biết đúng cao hơn nhóm quản lý ở doanh 
nghiệp (p<0,01). Kết quả này thấp hơn so với điều tra 
năm 2011 (tỷ lệ hiểu biết đúng các biện pháp trung 
bình là 92,2±2,0%), do nhóm quản lý doanh nghiệp 
hiểu biết thấp về vấn đề này. Để tránh vi phạm pháp 
luật, đồng thời tránh lãng phí trong quá trình sản xuất, 
lưu thông thực phẩm, cần tuyên truyền hơn nữa cho 
nhóm cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp về các quy 
định của pháp luật (Luật An toàn thực phẩm) về các 
thực phẩm phải bị thu hồi trên thị trường. 

 Bảng 6. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu biết 
đúng về những hình thức xử lý thực phẩm không bảo 
đảm an toàn 

Hình thức xử lý LĐ 
(n=252) 

QL 
(n=347) 

Chung 
(n=599) 

Khắc phục lỗi của sản phẩm, 
lỗi ghi nhãn 

26,2 20,2 22,7 

Chuyển mục đích sử dụng 18,3 13,3 15,4 
Tái xuất 12,7 6,1 8,8 
Tiêu hủy 68,7 74,6 72,1 

Một trong các hình thức trên 28,2 24,8 26,2 
Kết quả đánh giá       

Loại A 37,7 28,5 32,4 
Loại B 17,9 19,9 19,0 
Loại C 44,4 51,6 48,6 

Đây là những hình thức xử lý khi sản phẩm thực 
phẩm bị phát hiện không đảm bảo an toàn theo Luật 
ATTP. Tùy lỗi của sản phẩm để áp dụng một trong 
các hình thức: 1,2,3,4. Tuy nhiên, đại đa số cán bộ 
lãnh đạo, quản lý còn hạn chế kiến thức về hình thức 
xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, biết nhiều 
nhất là hình thức "tiêu hủy": 68,7-74,6%. Các hình 
thức khác như khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi 
nhãn, chuyển mục đích sử dụng và tái xuất ít được 
biết đến, đặc biệt là với nhóm quản lý. Có lẽ do trên 
thực tế họ ít phải xử lý các tình huống trên. Tuy nhiên 
hình thức "tiêu hủy" là hình thức kém tích cực nhất- 
tốn kém kinh phí tiêu hủy. 
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Biểu đồ 1. Kết quả đánh giá kiến thức VSATTP  

của CBLĐQL theo đối tượng 
Theo tiêu chí đánh giá của nghiên cứu này, tỷ lệ 

CBLĐQL đạt yêu cầu kiến thức về VSATTP (loại A và 
loại B) chung là 89,5±2,5% và tỷ lệ này ở nhóm cán 
bộ lãnh đạo (94,8±2,8%) cao hơn nhóm cán bộ quản 
lý (85,6±3,8%) có ý nghĩa thống kê (p<0,01). 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Qua tiến hành nghiên cứu điều tra kiến thức về 

ATTP của 599 người là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 6 
tỉnh thuộc các vùng sinh thái khác nhau ở Việt Nam 
năm 2012 chúng tôi thấy tỷ lệ đối tượng CBLĐQL đạt 
yêu cầu kiến thức về ATTP (loại A và loại B) chung là 
89,5±2,5% và tỷ lệ này ở nhóm đối tượng lãnh đạo 
quản lý của cơ quan nhà nước (94,8±2,8%) cao hơn 
nhóm cán bộ quản lý tại doanh nghiệp (85,6±3,8%) 
có ý nghĩa thống kê (p<0,01). 

Từ những kết quả trên, cho thấy các địa phương 
cần nâng cao năng lực của cán bộ để chủ động xây 
dựng chính sách, kế hoạch đảm bảo ATTP trên địa 
bàn dựa vào các số liệu, tình hình thực tế cụ thể của 
địa phương; Duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức và các văn bản quy phạm về 
ATTP cho cộng đồng với các hình thức đa dạng 
(truyền thông đại chúng, tập huấn, hội nghị, hội thảo, 
website...), để nâng cao trách nhiệm của doanh 
nghiệp trong việc đảm bảo ATTP, tuyên truyền về 
việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Đẩy mạnh xã hội 
hóa công tác an toàn thực phẩm, trong đó việc xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế 
hoạch an toàn thực phẩm tại địa phương cần có sự 
tham gia của doanh nghiệp;  
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